Chuyên đề 1
Kinh tế vi mô

Chương I

Tổng quan về kinh tế học vi mô

I. Đối tượng, nội dung của kinh tế học vi mô

1. Kinh tế học vi mô và mối quan hệ với kinh tế học vĩ mô

Kinh tế học là môn khoa học nghiên cứu cách thức vận hành của một nền kinh tế nói chung và cách ứng của từng thành viên kinh tế nói riêng. Nền kinh tế có ba thành viên cơ bản là hộ gia đình, doanh nghiệp và Chính phủ. Các thành viên tương tác với nhau tạo nên hoạt động của nền kinh tế. Điều này có thể được mô tả ở sơ đồ sau đây:


Hình 1.1. Mô hình nền kinh tế

Hình 1.1 cho thấy hộ gia đình đóng vai trò người mua trên thị trường hàng hóa. Họ dùng tiền (thu nhập) để mua hàng hóa và dịch vụ cần thiết do doanh nghiệp sản xuất ra. Doanh nghiệp đóng vai trò của người cung cấp hàng hóa và dịch vụ. Trên thị trường yếu tố sản xuất, hộ gia đình lại đóng vai trò của người cung cấp các yếu tố sản xuất cho doanh nghiệp. Doanh nghiệp lại đóng vai của người mua. Chính phủ cũng tham gia vào hai thị trường đó với tư cách là người cung cấp hàng hóa và dịch vụ và Chính phủ còn thực hiện chức năng phân phối lại thu nhập đối với doanh nghiệp và hộ gia đình.

Kinh tế học có hai bộ phận quan trọng: kinh tế học vi mô và kinh tế học vĩ mô.

Kinh tế học vi mô là một bộ phận của kinh tế học, quan tâm đến việc nghiên cứu, phân tích, lựa chọn các vấn đề kinh tế cụ thể của các thành viên kinh tế trong một nền kinh tế.

Kinh tế học vi mô nghiên cứu các hành vi cụ thể của từng cá nhân, từng doanh nghiệp trong việc lựa chọn và quyết định ba vấn đề kinh tế cơ bản cho mình là sản xuất cái gì, sản xuất như thế nào và phân phối thu nhập ra sao để có thể đứng vững và phát triển trong cạnh tranh trên thị trường. Nói một cách cụ thể là kinh tế học vi mô nghiên cứu xem họ đạt được mục đích của họ với nguồn tài nguyên hạn chế bằng cách nào và sự tác động của họ đến toàn bộ nền kinh tế quốc dân ra sao.

Kinh tế học vĩ mô là một bộ phận của kinh tế học nghiên cứu các vấn đề kinh tế tổng thể của một nền kinh tế như các vấn đề về tăng trưởng, lạm phát, thất nghiệp… Kinh tế học vĩ mô quan tâm đến mục tiêu kinh tế của cả nền kinh tế hay của cả một quốc gia.

Nói một cách so sánh nếu như toàn thể nền kinh tế là một bức tranh thì kinh tế học vi mô nghiên cứu các chi tiết của bức tranh còn kinh tế học vĩ mô nghiên cứu cả một bức tranh.

Kinh tế học vi mô và kinh tế học vĩ mô tuỳ khác nhau về đối tượng nghiên cứu nhưng đều là những nội dung quan trọng của kinh tế học, không thể chia cắt nhau mà bổ sung cho nhau tạo thành hệ thống kiến thức của kinh tế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước.

2. Phương pháp nghiên cứu kinh tế học vi mô

Kinh tế học vi mô là khoa học về sự lựa chọn các hoạt động kinh tế tối ưu trong từng doanh nghiệp, từng tế bào kinh tế. Việc nghiên cứu kinh tế vi mô cần căn cứ vào các luận điểm của Mác về kinh tế thị trường. Nó quan hệ chặt chẽ với môn khoa học kinh tế vĩ mô, kinh tế và quản trị doanh nghiệp cho nên cũng có phương pháp nghiên cứu chung, đồng thời cũng có những phương pháp nghiên cứu đặc thù khác. Phương pháp nghiên cứu đặc thù của kinh tế vi mô là phương pháp cân bằng bộ phận và phương pháp tối ưu.

3. Kinh tế học vi mô và quản trị doanh nghiệp

Kinh tế học vi mô có mối quan hệ rất gần gũi với hoạt động quản trị doanh nghiệp. Kinh tế học vi mô đề cập đến các nội dung mà quản trị doanh nghiệp quan tâm như tìm hiểu thị trường thông qua việc nghiên cứu hành vi của người tiêu dùng, các nhân tố ảnh hưởng đến lượng hàng hóa mà họ muốn mua. Kinh tế vi mô xem xét hành vi doanh nghiệp khi theo đuổi các mục tiêu thông qua nghiên cứu doanh thu và chi phí của doanh nghiệp. Các quy luật biểu hiện trong sản xuất chi phối quyết định lựa chọn các yếu tố sản xuất… Nói ngắn gọn, kinh tế vi mô là cơ sở cho các môn học chuyên ngành trong đó có quản trị doanh nghiệp.

II. Lý thuyết lựa chọn kinh tế

1. Những vấn đề cơ bản của lý thuyết lựa chọn

Việc lựa chọn kinh tế tối ưu trong các hoạt động kinh tế vi mô của các thành viên kinh tế có ý nghĩa quyết định đến bảo đảm lợi ích của các thành viên kinh tế và qua đó lợi ích xã hội được bảo đảm. Trong nền kinh tế thị trường, các thành viên kinh tế được giả định là tự do theo đuổi mục tiêu của họ. Người tiêu dùng có mục tiêu là tối đa hóa lợi ích khi tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ. Người sản xuất hay doanh nghiệp mong muốn tối đa hóa lợi nhuận và Chính phủ lại có mục tiêu tối đa hóa phúc lợi công cộng. Lý thuyết lựa chọn tìm cách lý giải cách thức mà các thành viên kinh tế khác nhau sử dụng để đưa ra những quyết định của mình.

Khái niệm hữu ích nhất được sử dụng trong lý thuyết lựa chọn là khái niệm chi phí cơ hội. Chi phí cơ hội là cơ hội tốt nhất bị bỏ qua khi đưa ra sự lựa chọn kinh tế. Đây là một khái niệm đơn giản, nhưng được vận dụng hết sức rộng rãi trong cuộc sống. Đây là một công cụ để xử lý một loạt vấn đề kinh tế khác nhau, một loạt tình huống khác nhau xảy ra trong hoạt động kinh tế. Ví dụ, một cá nhân xem xét quyết định sử dụng 1 tỷ đồng như thế nào. Rõ ràng với nguồn tiền 1 tỷ đồng đó, cá nhân này có thể sử dụng vào rất nhiều mục đích khác nhau như gửi tiền tiết kiệm, mua một căn hộ, mua xe ôtô mới, ủng hộ quỹ từ thiện… Rõ ràng là nếu anh ta quyết định dùng 1 tỷ đó để mua căn hộ thì các phương án sẽ không thực hiện được. Tuy nhiên phương án nào trong số các phương án còn lại là tốt nhất. Giả sử đối với cá nhân cụ thể đó, phương án tốt nhất là gửi tiết kiệm thì chúng ta có thể nái ằng chi phí cơ hội của việc mua căn hộ là lãi suất tiết kiệm lẽ ra anh ta có thể nhận được khi gửi tiền vào tiết kiệm.

Như vậy, với khái niệm chi phí cơ hội có thể thấy rằng để đưa bất cứ một quyết định kinh tế nào, các thành viên đều cân nhắc kỹ lưỡng giữa cái được và cái mất của mọi sự lựa chọn, so sánh các phương án khác nhau một cách kỹ lưỡng.

2. Mục tiêu của sự lựa chọn

Sự lựa chọn được thực hiện nhằm đạt được những mục tiêu của những thành viên kinh tế. Các thành viên kinh tế có các mục tiêu khác nhau và gặp phải các ràng buộc khác nhau. Đối với người tiêu dùng, sự lựa chọn của họ là kết quả của tương tác giữa hai loại hiện tượng khác biệt. Đó là sự ưu tiên, thị hiếu của người tiêu dùng và các cơ hội tiêu dùng và hạn chế ngân sách của họ. Thị hiếu và sự ưu tiên của người tiêu dùng khó quan sát và rất khác nhau. Các cơ hội tiêu dùng và hạn chế ngân sách của họ có thể quan sát được thông qua giá của hàng hóa và thu nhập của họ. Đối với người tiêu dùng, mục tiêu của họ là tối đa hóa lợi ích - tối đa hóa sự thỏa mãn mà tiêu dùng hàng hóa mang lại.

Doanh nghiệp cũng có nhiều mục tiêu và để đơn giản hóa vấn đề, người ta thường coi đó là sự theo đuổi mục tiêu đơn giản, duy nhất là lợi nhuận. Vì vậy khi đưa ra quyết định doanh nghiệp phải xem xét các hạn chế về ngân sách, về giá cả của các yếu tố đầu vào và công nghệ để đưa ra quyết định sản xuất nhằm thu được nhiều lợi nhuận nhất.

Chính phủ cũng phải đưa ra sự lựa chọn khó khăn của mình nhằm đạt được mục tiêu tối đa hóa phúc lợi công cộng. Chính phủ cũng gặp hạn chế về ngân sách và phải đưa ra quyết định về sử dụng ngân sách hữu hạn đó sao cho lợi ích của xã hội là lớn nhất.

3. Phương pháp lựa chọn kinh tế tối ưu

Trong việc lựa chọn kinh tế tối ưu, thông thường người ta sử dụng mô hình toán với các bài toán tối ưu. Với mục tiêu của các thành viên kinh tế đã xác định cộng với những ràng buộc về ngân sách, khi ra các quyết định lựa chọn, các thành viên so sánh giữa lợi ích và chi phí của sự lựa chọn để đạt được mục tiêu đã đề ra. Phương pháp đó gọi là phương pháp phân tích cận biên.

Phân tích cận biên (Marginal analysis) - phương pháp lựa chọn tối ưu:

Phân tích cận biên cấu thành cách tiếp cận phân tích của chúng ta đối với vấn đề lựa chọn. Phương pháp này cho phép chúng ta hiểu được bản chất tối ưu của các quyết định kinh tế. Phân tích cận biên giúp chúng ta hiểu được cách thức lựa chọn của các thành viên kinh tế. Bất cứ sự lựa chọn kinh tế nào cũng liên quan đến hai vấn đề cơ bản là: Chi phí và lợi ích của sự lựa chọn. Cả hai biến số lợi ích và chi phí đều thay đổi khi các thành viên kinh tế đưa ra các sự lựa chọn với quy mô khác nhau. Mọi thành viên kinh tế đều mong muốn tối đa hóa lợi ích ròng (hiệu số giữa lợi ích và chi phí).

Lợi ích ròng = tổng lợi ích - Tổng chi phí

Sự lựa chọn của người tiêu dùng là kết quả của sự tương tác giữa hai loại hiện tượng khác biệt:

- Thị hiếu và ưu tiên;

- Các cơ hội và hạn chế.

Thị hiếu và ưu tiên không quan sát được và khác nhau rất nhiều. Người tiêu dùng thường có các hạn chế và cơ hội giống nhau nhưng thường có các lựa chọn khác nhau. Các cơ hội và hạn chế thường quan sát được thông qua thu nhập và giá của hàng hóa. Khi quyết định tiêu dùng một hàng hóa nào đó, người tiêu dùng sẽ so sánh giữa chi phí mà họ phải trả cho hàng hóa và ích lợi mà họ có thể thu được để xác định mức tiêu dùng tối ưu.

Đối với người sản xuất, các quyết định sản xuất phụ thuộc vào sự tương tác của hai loại hiện tượng khác biệt:

- Công nghệ;

- Giá của các yếu tố đầu vào và đầu ra.

Khi đưa ra các quyết định sản xuất, doanh nghiệp so sánh giữa doanh thu và chi phí bỏ ra tại các mức sản lượng khác nhau để từ đó xác định được mức sản lượng cần thiết thỏa mãn mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận.

III. ảnh hưởng của mô hình kinh tế đến việc lựa chọn các vấn đề kinh tế cơ bản
Các nước khác nhau đã lựa chọn các hệ thống kinh tế khác nhau để phát triển nền kinh tế của mình, để giải quyết những vấn đề kinh tế cơ bản: Sản xuất cái gì, sản xuất như thế nào và sản xuất cho ai. Có các hệ thống kinh tế khác nhau là: Kinh tế kế hoạch hóa tập trung, kinh tế thị trường, kinh tế hỗn hợp. Thực tế phát triển kinh tế thế giới đã cho thấy rằng các nước xã hội chủ nghĩa sử dụng hệ thống kinh tế kế hoạch hóa tập trung còn cá nước tư bản sử dụng hệ thống kinh tế thị trường để phát triển nền kinh tế. Các nước đều nhận thấy rằng nếu cứ duy trì nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung, không tôn trọng quy luật của thị trường, hoặc chỉ tuân theo cơ chế thị trường cạnh tranh thì đều gặp những khó khăn lớn về mặt này hay mặt khác. Thực tiễn đó thúc đẩy các nước tư bản chủ nghĩa sau chiến tranh thế giới thứ 2 và cá nước xã hội chủ nghĩa vào cuối những năm 1980, 1990 của thế kỷ trước đã phải tìm kiếm một hệ thống kinh tế thứ ba là kinh tế hỗn hợp.

1. Mô hình kinh tế kế hoạch hóa tập trung

Trong nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung, việc lựa chọn ba vấn đề kinh tế cơ bản: Sản xuất cái gì, sản xuất như thế nào và sản xuất cho ai, đều do nhà nước thực hiện. Nhà nước giao chỉ tiêu pháp lệnh cho các ngành, các địa phương và cơ sở sản xuất kinh doanh. Nhà nước tiến hành quốc hữu hóa, tập thể hóa, xóa bỏ tư nhân, Nhà nước cấp phát vốn và vật tư cho các ngành, các địa phương và cơ sở để thực hiện nhiệm vụ sản xuất. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ phải giao nộp sản phẩm và tích luỹ cho Nhà nước theo chỉ tiêu pháp lệnh. Nhà nước sử dụng chế độ phân phối bằng hiện vật cho các cơ quan nhà nước, dùng chế độ tem phiếu để phân phối cho người tiêu dùng. Như vậy người tiêu dùng không được quyền lựa chọn, phải tiêu dùng cái mà Nhà nước có chứ không phải cái mà người tiêu dùng cần. Thực hiện cơ chế bao cấp do Nhà nước quy định để tiến hành phân phối cho sản xuất và tiêu dùng làm xuất hiện nhu cầu giả tạo, thừa và thiếu hàng hóa, dịch vụ, lợi dụng ăn chênh lệch giá v.v…

Nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung có những ưu, nhược điểm sau đây:

- Ưu điểm: Quản lý được tập trung thống nhất và giải quyết được những nhu cầu công cộng của xã hội, giải quyết được những vấn đề xã hội và an ninh, hạn chế được phân hóa giàu - nghèo và bất công xã hội, tập trung được nguồn lực để giải quyết được cân đối lớn của nền kinh tế quốc dân.

- Nhược điểm: Tập trung quan liêu, bao cấp không thúc đẩy và kích thích sản xuất phát triển, phân phối bình quân không xuất phát từ nhu cầu thị trường, chủ quan, bộ máy nặng nền, cồng kềnh, quan liêu, kém hiệu lực, phân phối và sử dụng nguồn lực kém hiệu quả, các doanh nghiệp thường chờ đợi, ỷ lại, thiếu năng động sáng tạo. Sự can thiệp trực tiếp của Nhà nước vào những hoạt động cụ thể của doanh nghiệp là một nhược điểm không nhỏ của kinh tế kế hoạch tập trung. Có thể nói nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung là nền kinh tế quan liêu bao cấp.

2. Mô hình kinh tế thị trường

Nền kinh tế thị trường cũng đòi hỏi phải giải quyết các vấn đề kinh tế cơ bản: Sản xuất cái gì, sản xuất như thế nào, sản xuất cho ai, đều thông qua hoạt động của quan hệ cung cầu trên thị trường. Trong kinh tế thị trường, giá cả thị trường có vai trò quyết định trong quá trình lựa chọn và ra quyết định, giá cả thị trường do quan hệ cung cầu quyết định, phản ánh quan hệ cung cầu và cạnh tranh trên thị trường. Nền kinh tế thị trường tôn trọng các hoạt động của thị trường, quy luật của sản xuất và lưu thông hàng hóa. Các doanh nghiệp được lợi nhuận dẫn dắt để ra các quyết định tối ưu về các vấn đề cơ bản.

Nền kinh tế thị trường có những ưu điểm và nhược điểm sau đây:

- Ưu điểm: Do có động cơ về lợi nhuận cho nên nó thúc đẩy việc đổi mới và phát triển; bảo đảm cho các nhà sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng tự do lựa chọn và quyết định việc sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của mình.

Thông qua các hoạt động cạnh tranh trên thị trường mà thúc đẩy các nhà sản xuất, kinh doanh tìm mọi biện pháp để phân phối và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của đất nước, của ngành, của địa phương và của từng cơ sở kinh doanh; có tác dụng tự điều chỉnh và cân bằng trên thị trường làm thay đổi quan hệ cung cầu; đào tạo và bồi dưỡng được những cán bộ quản lý biết làm ăn năng động, sáng tạo vì lợi nhuận tối đa.

- Nhược điểm: Do cạnh tranh vì động cơ lợi nhuận là mục tiêu tối đa và duy nhất cho nên sẽ dẫn đến ô nhiễm môi trường, phân hóa giàu nghèo, bất công xã hội. Cũng vì động cơ lợi nhuận cho nên một số nhu cầu công cộng rất cần cho xã hội và mọi người sẽ khó được thỏa mãn đầy đủ vì lợi nhuận thu được từ ngành đó là thấp hoặc không có. Những yêu cầu về an ninh quốc phòng và xã hội cũng có thể không được giải quyết thỏa đáng.

Có thể nói, nền kinh tế thị trường là nền kinh tế năng động và khách quan.

3. Mô hình kinh tế hỗn hợp

Để khắc phục những nhược điểm của nền kinh tế thị trường, kinh tế kế hoạch hóa tập trung, hiện nay nhiều nước trên thế giới lựa chọn nền kinh tế hỗn hợp để phát triển nền kinh tế của mình. Nền kinh tế hỗn hợp đòi hỏi trước hết phải phát triển các quan hệ cung cầu, cạnh tranh, tôn trọng vai trò của giá cả thị trường, lấy lợi nhuận làm mục tiêu và động cơ phấn đấu; mặt khác nền kinh tế hỗn hợp cũng đòi hòi phải tăng cường vai trò và sự can thiệp của Nhà nước. Sự can thiệp của Nhà nước là đòi hỏi tất yếu để khắc phục những khuyết tật của nền kinh tế thị trường. Như vậy, nền kinh tế hỗn hợp là một nền kinh tế tối ưu hơn, được áp dụng để phát triển kinh tế hiện nay. Phát triển nền kinh tế hỗn hợp đòi hỏi phải coi trọng cả vai trò của thị trường, cả vai trò của Chính phủ, sự khác nhau giữa các nước chỉ là mức độ can thiệp của Chính phủ mà thôi. Chẳng hạn ở  các nước phương Tây gọi là nền kinh tế thị trường có điều tiết. ở Liên Xô (cũ) đang chuyển từ kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị trường có điều tiết. Cộng hòa liên bang Đức đã xây dựng một mô hình kinh tế thị trường - xã hội. Việt Nam thì phát triển kinh tế hàng hóa theo cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa có sự quản lý của Nhà nước.

Điều muốn nhấn mạnh ở đây là khi nói hệ thống hay mô hình kinh tế kế hoạch hóa tập trung, cơ chế thị trường, kinh tế hỗn hợp là muốn nói đến nền kinh tế hàng hóa được quản lý theo cơ chế nào, theo cơ chế kế hoạch hóa tập trung hay cơ chế thị trường hay cơ chế thị trường có sự điều tiết hoặc quản lý vĩ mô của Nhà nước. Có thể kết luận rằng nền kinh tế hỗn hợp là một nền kinh tế vừa phát huy được nhân tố khách quan, vừa coi trọng các nhân tố chủ quan. Đó là xu thế phát triển tất yếu của nền kinh tế của các nước trên thế giới hiện nay. Nó có ý nghĩa quyết định đến việc lựa chọn tối ưu những vấn đề kinh tế cơ bản của một nền kinh tế, một doanh nghiệp. Mô hình kinh tế tương lai của chúng ta là kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Đó là một mô hình kinh tế vừa tôn trọng vai trò khách quan với những ưu điểm của kinh tế thị trường vừa phát huy vai trò quản lý vĩ mô của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa để khắc phục khuyết tật của nền kinh tế thị trường.

Mô hình kinh tế hỗn hợp ảnh hưởng trực tiếp đến việc lựa chọn các vấn đề kinh tế cơ bản của các doanh nghiệp ở Việt Nam theo hướng trước hết vừa bảo đảm cho sự tăng trưởng, đạt lợi nhuận cao, hiệu quả lớn trong kinh doanh, vừa quan tâm đúng mức đến những vấn đề công bằng xã hội, văn minh, sự bền vững môi trường sinh thái và an ninh trong từng doanh nghiệp. Đây là vấn đề rất khó khăn và phức tạp trong quá trình lựa chọn tối ưu.

Chương II
Lý thuyết cầu

I. Cầu và co giãn

1. Đường cầu thị trường

1.1. Các yếu tố ảnh hưởng đến cầu

Cầu là số lượng hàng hóa và dịch vụ mà người mua muốn mua và có khả năng mua tại các mức giá khác nhau trong khoảng thời gian nhất định (Ceteris paribus).

Các lý thuyết kinh tế về hành vi của người tiêu dùng cho thấy rằng nói chung đường cầu đối với sản phẩm dốc xuống, biểu thị khi giá sản phẩm giảm xuống thì người tiêu dùng sẽ mua nhiều hơn. Tuy nhiên, giá của sản phẩm không phải là nhân tố duy nhất ảnh hưởng đến lượng cầu mà có rất nhiều nhân tố có thể ảnh hưởng đến cầu về một sản phẩm. Theo lý thuyết cổ điển đó là các nhân tố sau:

· Giá của bản thân sản phẩm (P0)

· Giá của các sản phẩm khác, đặc biệt là các sản phẩm thay thế và bổ sung (PC, PS)

· Thu nhập được sử dụng của người tiêu dùng (Id)

· Thị hiếu và sở thích của người tiêu dùng (T)

· Dân số hay quy mô thị trường (N)

Cùng với sự phát triển phong phú của lý thuyết lẫn thực tế kinh doanh, các lý thuyết hiện đại đã giới thiêu thêm các nhân tố ảnh hưởng đến cầu đối với hàng hóa. Đó là:

· Mức độ quảng cáo về bản thân sản phẩm (A0)

· Mức quảng cáo về các sản phẩm khác, đặc biệt là sản phẩm bổ sung và sản phẩm thay thế (Ac, As)

· Lãi suất (i)

· Sự sẵn có của tín dụng I

· Kỳ vọng của người tiêu dùng về giá cả và cung trong tương lai (E).

Các nhân tố này có thể biểu thị chung trong một hàm số sau:

Qd = f(P0, Pc, Ps, Id, T, N, A0, Ac, As, i, C, E)

Vì giá của bản thân sản phẩm (P0) là một trong những nhân tố có ảnh hưởng lớn đến cầu, nên sự chú ý thường tập trung vào đường cầu, biểu thị mối quan hệ giữa giá của bản thân sản phẩm và lượng cầu. Tuy nhiên, giá của bản thân sản phẩm chỉ là một trong các nhân tố ảnh hưởng đến cầu.

1.2. Đường cầu

Đường cầu, như ví dụ biểu thị ở hình 1.2 biểu thị các số lượng một sản phẩm sẽ được mua ở các mức giá khác nhau, với điều kiện các nhân tố ảnh hưởng đến cầu không đổi (Ceteris Paribus).


Hình 1.2. Đường cầu

Giá của bản thân hàng hóa thay đổi gây ra sự vận động dọc theo đường cầu (từ A đến B). Các nhân tố khác thay đổi thì gây ra sự dịch chuyển của đường cầu (từ D1 sang D2).

2. Co giãn của cầu theo giá

2.1. Khái niệm

Đường cầu nói chung là dốc xuống nhưng độ dốc của đường cầu lại khác nhau với từng hàng hóa. Điều đó cho thấy sự thay đổi của giá gây ra phản ứng khác nhau trong lượng mua của khách hàng và điều này được đo lường bằng khái niệm độ co giãn của cầu theo giá: Đó là thước đo độ nhạy cảm của lượng cầu do giá gây ra.

	EDP
	=
	Phần trăm thay đổi trong lượng cầu

	
	
	Phần trăm thay đổi trong giá


Nếu độ co giãn có giá trị tuyệt đối lớn hơn một thì cầu được gị là co giãn. Nếu độ co giãn có giá trị tuyệt đối nhỏ hơn một thì cầu được gọi là không co giãn. Trong các trường hợp độ co giãn bằng không và bằng vô cùng thì cầu được gọi tương ứng là hoàn toàn không co giãn và hoàn toàn co giãn. Nếu độ co giãn bằng âm một thì cầu được gọi là co giãn đơn vị.

2.2. Mối quan hệ giữa co giãn và doanh thu

Vì co giãn của cầu theo giá của bản thân hàng hóa đo mức độ phản ứng của cầu đối với sự thay đổi giá nên rõ ràng phải có mối quan hệ giữa mức độ co giãn và doanh thu. Nếu cầu co giãn thì một sự giảm giá dẫn đến sự tăng lớn hơn trong lượng cầu và kết quả là doanh thu sẽ tăng. Ngược lại nếu cầu là không co giãn thì giảm giá dẫn đến một sự tăng ít hơn trong lượng cầu do đó doanh thu sẽ giảm. Vậy khi cầu là co giãn thì doanh thu thay đổi ngược chiều với giá. Khi cầu không co giãn thì doanh thu thay đổi cùng chiều với giá.


Hình 1.3. Co giãn và doanh thu cận biên

Hình 1.3 đề cập sâu hơn về mối quan hệ này - sử dụng đường cầu tuyến tính để minh họa mối quan hệ giữa co giãn của cầu theo giá của bản thân hàng hóa và doanh thu cận biên. Doanh thu cận biên được định nghĩa là sự thay đổi trong tổng doanh thu khi bán thêm một đơn vị sản phẩm.

Hình trên cho thấy khi cầu là co giãn (giữa các điểm X và Y), doanh thu cận biên dương. Điều này cho thấy để bán thêm một đơn vị sản phẩm giá chỉ phải giảm đi một phần rất nhỏ, do đó tổng doanh thu tăng. ở điểm Y, độ co giãn bằng âm một, doanh thu cận biên bằng không, điều này biểu thị tổng doanh thu giữ nguyên khi giá thay đổi. Khi cầu là không co giãn (giữa các điểm Y và Z), doanh thu cận biên âm. Điều này cho thấy để bán thêm một đơn vị sản phẩm giá phải thay đổi lớn hơn, vì thế tổng doanh thu giảm.

2.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến co giãn của cầu theo giá

Độ co giãn của cầu theo giá của bản thân hàng hóa phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Rõ nhất là sự tồn tại của các hàng hóa thay thế. Nếu có nhiều hàng hóa với mức độ thay thế càng cao thì cầu về hàng hóa đang xem xét càng co giãn. Điều này còn hàm ý rằng mức độ co giãn phụ thuộc vào việc chúng ta đang xem xét loại hàng hóa nào. Nếu hàng hóa đang xét là "Thịt" là hàng hóa thay thế gần nhất cũng có những đặc điểm khác biệt rất nhiều. Vì vậy, cầu về thịt là không co giãn. Ngược lại, nếu hàng hóa đang xét ở một phạm vi hẹp hơn, ví dụ là "thịt lợn" thì các hàng hóa thay thế sẽ có những đặc tính gần giống với thịt lợn và cầu về thịt lợn sẽ co giãn hơn.

Yếu tố thứ hai ảnh hưởng đến co giãn của cầu là tỷ trọng của tổng thu nhập của người tiêu dùng chi cho hàng hóa đang xem xét. Nếu phần chi tiêu cho một hàng hóa chiếm tỷ trọng lớn trong thu nhập của người tiêu dùng thì sự thay đổi của giá sẽ ảnh hưởng đến lượng cầu. Mặt khác nếu phần chi tiêu cho hàng hóa đó chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong thu nhập của người tiêu dùng thì họ sẽ ít nhạy cảm hơn với thay đổi giá và do đó cầu về hàng hóa đó sẽ có xu hướng không co giãn.

Yếu tố thứ ba ảnh hưởng đến co giãn của cầu là khoảng thời gian xem xét. Trong dài hạn cầu sẽ có xu hướng co giãn hơn trong ngắn hạn vì người tiêu dùng có thể biết được sự thay đổi giá và tìm ra các cách khác để thỏa mãn các nhu cầu của mình.

3. Co giãn của cầu theo thu nhập

Co giãn của cầu theo thu nhập được định nghĩa là thước đo độ nhạy cảm của cầu đối với sự thay đổi của thu nhập:

	EI
	=
	Phần trăm thay đổi trong lượng cầu

	
	
	Phần trăm thay đổi trong thu nhập


Độ lớn và dấu của co giãn của cầu theo thu nhập phụ thuộc vào bản chất của hàng hóa đang xem xét và mức thu nhập của người tiêu dùng.

Trong trường hợp hàng thiết yếu thì co giãn của cầu theo thu nhập là dương nhưng nhỏ hơn một. Trong trường hợp hàng xa xỉ thì co giãn của cầu theo thu nhập lớn hơn một. Trong trường hợp hàng hóa bình thường, bao gồm cả hàng thiết yếu và hàng xa xỉ, thì co giãn của cầu theo thu nhập là dương. Trong trường hợp hàng hóa thứ cấp thì co giãn của cầu theo thu nhập là âm.

4. Co giãn chéo

Co giãn chéo biểu thị mức độ phản ứng của cầu hàng hóa này đối với giá của hàng hóa khác. Các hàng hóa khác quan trọng nhất là các hàng hóa thay thế ở mức độ cao và hàng hóa bổ sung. Co giãn chéo giữa hai hàng hóa A và B được định nghĩa như sau:

	Eab
	=
	Phần trăm thay đổi trong lượng cầu hàng hóa A

	
	
	Phần trăm thay đổi trong giá hàng hóa B


Trong trường hợp hai hàng hóa có mối quan hệ thay thế thì co giãn chéo có dấu dương. Trong trường hợp hai hàng hóa có mối quan hệ bổ sung thì co giãn chéo có dấu âm. Trong trường hợp hai hàng hóa không có mối quan hệ rõ rệt thì co giãn chéo bằng không.

II. ước lượng và dự đoán cầu

1. Các phương pháp khác nhau để ước lượng cầu

Ước lượng cố gắng lượng hóa các mối quan hệ giữa cầu và các yếu tố ảnh hưởng đến nó, còn dự đoán thì cố gắng xác định lượng cầu ở một thời gian nào đó trong tương lai.

1.1. Ước lượng đơn giản về co giãn đoạn

Một cách đơn giản nhất để ước lượng co giãn của cầu thị trường là quan sát số lượng bán trước và sau khi có sự thay đổi giá và giả định rằng hai kết hợp giá và lượng đã biết đó là nằm trên cùng một đường cầu.


Hình 1.4. Ước lượng trực tiếp co giãn trong một đoạn

Ưu điểm của phương pháp này là đơn giản vì việc ước lượng có thể thực hiện được dựa trên một sự thay đổi giá. Nhược điểm của nó là kết quả về mối quan hệ giữa giá và lượng cầu có thể không chính xác.

1.2. Ước lượng kinh tế lượng các đường cầu

Phương pháp thứ hai phức tạp hơn để ước lượng cầu là sử dụng "kinh tế lượng". Đây là một phân tích thống kê các số liệu kinh tế bằng việc sử dụng các kỹ thuật hồi quy bội. Ví dụ kỹ thuật này cho phép sử dụng các số liệu về cầu và các yếu tố ảnh hưởng đến cầu để ước lượng các hệ số của hàm cầu. Dạng tổng quát của hàm cầu là:

QD  = F(PO, PC, PS, YD, T, AC, AS, I, C, E)

Phương trình dạng này cho thấy số lượng hàng hóa được cầu là một hàm số của tất cả các yếu tố ảnh hưởng đến nó, mà không xác định một dạng hàm cụ thể nào cho mối quan hệ giữa biến phụ thuộc (Qd) và từng biến độc lập (PO, PC, PS, Yd, T, Ac, As, I, C, E).

Hàm cầu tuyến tính có thể viết như sau:

Qd = A+B1P0+B2Pc+B3Ps+B4Yd+B5T+B6A0+B7Ac+B8As+B9I+B10C+B11E

Hàm phi tuyến có dạng sau:

Qd = f(Pa0, Pbc, Pcs, Adc, Acc, Afs, Ygd, Ih, Ci, Ei)

1.3. Các phương pháp Marketing để ước lượng cầu

1.3.1. Điều tra người tiêu dùng và quan sát người tiêu dùng

Điều tra người tiêu dùng là chọn mẫu người tiêu dùng và xác định xem họ sẽ phản ứng như thế nào với những thay đổi cụ thể trong giá, thu nhập, giá của các hàng hóa có liên quan, các chi phí quảng cáo, và các yếu tố ảnh hưởng đến cầu khác. Công việc này có thể tiến hành bằng cách hỏi trực tiếp người ở các trung tâm thương mại hoặc bằng việc sử dụng các phiếu điều tra do các chuyên gia Marketing thiết kế và chuyển đến người tiêu dùng trả lời. Quan sát người tiêu dùng là thu thập các thông tin về sở thích của người tiêu dùng thông qua việc xem họ mua và sử dụng các sản phẩm.

1.3.2. Phân tích người tiêu dùng

Một phương pháp khác để ước lượng cầu là "Phân tích người tiêu dùng". Những người tham gia được cho một số tiền nhất định và phải chi tiết hết trong một cửa hàng được dàn dựng để xem họ phản ứng như thế nào đối với những thay đổi trong giá hàng hóa, bao gói sản phẩm, trưng bày, giá của các sản phẩm cạnh tranh và các yếu tố khác ảnh hưởng đến cầu. Những người tham gia trong thí nghiệp này có thể được chọn sao cho biểu thị sát nhất các đặc tính kinh tế xã hội của thị trường hàng hóa mà doanh nghiệp đang xem xét. Những người tham gia có động cơ mua các sản phẩm mà họ mong muốn nhất vì họ thường được cho phép giữ lại sản phẩm đã mua. Như vậy, phân tích người tiêu dùng thực tế hơn là điều tra người tiêu dùng. Tuy nhiên, phân tích người tiêu dùng cũng có những hạn chế nghiêm trọng. Thứ nhất, kết quả thu được là đáng ngờ vì những người tham gia biết rằng họ đang ở trong một tình huống nhân tạo và họ đang bị quan sát. Vì thế, không chắc chắn là họ đã hành động một cách bình thường như khi họ ở trong một tình huống thực. Thứ hai, mẫu chọn những người tham gia thường là nhỏ vì chi phí thực hiện thí nghiệm cao.

1.3.3. Thử nghiệm thị trường

Khác với phân tích người tiêu dùng được thực hiện trong các điều kiện thí nghiệm nghiêm ngặt, thử nghiệm thị trường được thực hiện trong các thị trường thực. Có nhiều cách để thực hiện thử nghiệm thị trường. Cách thứ nhất là chọn một số thị trường với các đặc tính kinh tế xã hội tương tự và thay đổi một số yếu tố ảnh hưởng đến cầu ở các thị trường đó, ví dụ giá hàng hóa, bao bì, số lượng hoặc các phương pháp xúc tiến bán hàng trong các thị trường hoặc cửa hàng đó. Cách thứ hai là doanh nghiệp có thể thay đổi lần lượt một trong số các yếu tố ảnh hưởng đến cầu trong sự kiểm soát của mình đối với một thị trường cụ thể trong một thời gian và ghi chép các phản ứng của người tiêu dùng. Thử nghiệm thị trường là cực kỳ hữu ích trong quá trình đưa ra một sản phẩm mới ở nơi mà không có các số liệu khác.

2. Dự đoán cầu

Một trong những kỹ thuật đơn giản nhất là giả định rằng diễn biến của các biến đang dự đoán trong tương lai cũng giống như trong quá khứ. Đấy là cơ sở của việc dự đoán. Một cách cơ bản nhất của phương pháp này được gọi là phương pháp ngoại suy tuyến tính. Phương pháp này giả định rằng lượng bán năm sau sẽ bằng lượng bán năm nay hoặc tỉ lệ tăng lượng bán năm sau bằng tỉ lệ tăng lượng bán năm nay. Một cách hơi phức tạp hơn là xác định những xu hướng trong quá khứ gần rồi ngoại suy những xu hướng này trong tương lai. Hình 1.5 minh họa quá trình này.


Hình 1.5. Dự đoán bằng ngoại suy

Các điểm chấm rải rác ở hình 1.5 biểu thị lượng bán trong các thời kỳ gần đây và đường thẳng nét liền được xem như tập hợp tốt nhất cho các điểm này.

Một kiểu phức tạp hơn của ngoại suy là phân tích dãy số thời gian. Một kỹ thuật được nhiều người biết đến nhất là phương pháp phân ly. Trong phương pháp này người ta giả định rằng bất kỳ dãy số thời gian nào cũng được hợp thành bởi các dãy số bộ phận. Bộ phận thứ nhất là sự vận động mùa vụ (S) trong phạm vi của năm. Bộ phận thứ hai là sự vận động bất thường (I) bao gồm những thay đổi dài hạn trong biến đang xem xét. Các sách giáo khoa về dự đoán thường bao gồm cả bộ phận thứ tư là sự vận động chu kỳ a được hợp thành bởi những thay đổi lặp đi lặp lại và được mở rộng trong một vài năm.

Xt = Tt + Ct + St + It

Trong đó: 

Xt là quan sát của thời kỳ t,

Tt là giá trị xu hướng của thời kỳ t,

Ct là bộ phận chu kỳ của thời kỳ t,

St là bộ phận thời vụ của thời kỳ t,

It là bộ phận bất thường của thời kỳ t.

Mối quan hệ giữa các bộ phận cũng có thể là phép nhân:

Xt = Tt . Ct . St . It
Chương III

Lý thuyết doanh nghiệp

I. Mục tiêu của các doanh nghiệp

Doanh nghiệp là một tổ chức phối hợp và tổ chức các nguồn lực để sản xuất ra hàng hóa hoặc dịch vụ để bán ra thị trường. Trong các lý thuyết kinh tế, doanh nghiệp thường được giả định là có mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận. Ngoài ra, doanh nghiệp có thể theo đuổi các mục tiêu khác, ví dụ như là tối đa hóa doanh thu hay tối đa hóa lợi ích quản lý. Vì lợi nhuận là động cơ kinh doanh, lợi nhuận quyết định sự tồn tại của doanh nghiệp do đó chúng ta chỉ tập trung vào mục tiêu này.

Trường hợp đơn giản nhất là xem xét mô hình ngắn hạn hay một thời kỳ trong đó mục tiêu của doanh nghiệp là tối đa hóa lợi nhuận. Như chúng ta đã biết ngắn hạn là một thời kỳ, trong đó doanh nghiệp bị hạn chế bởi số lượng nhất định về nhà máy và thiết bị và có các chi phí cố định mà doanh nghiệp phải chịu cho dù có sản xuất hay không.

Trường hợp phức tạp hơn là mô hình nhiều thời kỳ và trong mô hình này mục tiêu của doanh nghiệp là tối đa hóa của cải (Wealth) của các cổ đông hay giá trị của doanh nghiệp (vulue of the firm), giá trị này được xác định bằng giá trị chiết khấu của các khoản lợi nhuận (luồng tiền ròng) của doanh nghiệp. Giá trị này được xác định như sau:
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Trong đó PV là giá trị hiện tại của tất cả các khoản lợi nhuận trong tương lai của doanh nghiệp, 
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Trong trường hợp này, doanh nghiệp có hai loại quyết định. Thứ nhất, doanh nghiệp phải ra các quyết định dài hạn (quyết định đầu tư) về mức năng lực sản xuất và loại hình nhà máy mà doanh nghiệp muốn lắp đặt. Thứ hai, doanh nghiệp phải quyết định việc sử dụng hiệu quả nhất các máy móc và thiết sẵn có.

Nếu như lợi nhuận của mỗi thời kỳ độc lập với nhay thì mô hình một thời kỳ và nhiều thời kỳ sẽ nhất quán như nhau. Tuy nhiên, vấn đề sẽ phức tạp hơn nếu như lợi nhuận kiếm được tại thời kỳ này có ảnh hưởng tới lợi nhuận sẽ kiếm được trong tương lai, vì rằng trong trường hợp này có thể giá trị của doanh nghiệp sẽ tối đa hóa bằng cách hy sinh lợi nhuận ngắn hạn. Ví dụ, một doanh nghiệp độc quyền có thể thu được lợi nhuận tối đa rất cao trong ngắn hạn. Tuy nhiên, điều đó có thể lôi kéo các doanh nghiệp khác vào ngành và có thể là đối tượng điều tiết của Chính phủ. Do vậy, giá trị của doanh nghiệp có thể sẽ tối đa nếu như doanh nghiệp không tối đa hóa lợi nhuận ngắn hạn.

II. Lý thuyết sản xuất

Hoạt động sản xuất của doanh nghiệp là quá trình biến đổi các yếu tố đầu vào (lao động, đất đai, vốn) thành sản phẩm (hàng hóa hoặc dịch vụ). Mối quan hệ giữa đầu vào và đầu ra được biểu hiện bằng hàm sản xuất.

1. Hàm sản xuất

Hàm sản xuất biểu hiện mối quan hệ kỹ thuật giữa sản lượng đầu ra tối đa có thể thu được từ các tập hợp khác nhau của các yếu tố đầu vào.

Hàm sản xuất được biểu diễn như sau:

Q = f (X1, X2,… Xn)

Trong đó: Q là sản lượng đầu ra

X1, X2, Xn các yếu tố đầu vào

Để đơn giản hóa cho việc nghiên cứu, hàm sản xuất sử dụng hai yếu tố đầu vào cơ bản là lao động và vốn. Hàm sản xuất phổ biến là hàm Cobb - Douglas:

Q = AKαLβ
Trong đó: L lao động, K vốn là (0<α, β < 1)

Quy luật năng suất cận biên giảm dần

Năng suất của một yếu tố sản xuất có thể được đo bằng các chỉ tiêu sau đây:

+ Năng suất bình quân (AP): Số lượng sản phẩm được tạo ra bởi một đơn vị yếu tố:

APL = Q/L

Trong đó: APL Năng suất bình quân của lao động;

Q đầu ra, L số lao động được sử dụng.

APK = Q/K

Trong đó: APK Năng suất bình quân của vốn;


Q đầu ra, K số vốn sử dụng.

+ Năng suất cận biên (MP)

Năng suất cận biên của yếu tố được đo bằng sản phẩm cận biên của yếu tố đó. Đó là số lượng sản phẩm được tạo ra do sử dụng thêm một đơn vị yếu tố đầu vào. Ta có các công thức sau:

MPL = ΔQ/ΔL

Trong đó:

MPL là năng suất cận biên của lao động.

ΔQ là sự thay đổi của sản lượng; ΔL là sự thay đổi của lao động.

MPK = ΔQ/ΔK

Trong đó:

MPK là năng suất cận biên của lao động;

ΔQ là sự thay đổi của sản lượng; ΔK là sự thay đổi của vốn.

Quy luật năng suất cận biên cho thấy rằng năng suất cận biên của bất cứ yếu tố sản xuất nào cũng có xu hướng giảm xuống tại một thời điểm nào đó khi số lượng yếu tố đó được đưa thêm vào quá trình sản xuất.

Có thể quan sát quy luật đó thông qua ví dụ cụ thể sau đây:

	Vốn (K)
	Lao động (L)
	Sản phẩm (Q)
	APL
	MPL
	Nhận xét

	10
	0
	0
	0
	
	Năng suất cận biên tăng dần

	10
	1
	10
	10
	10
	

	10
	2
	30
	15
	20
	

	10
	3
	60
	20
	30
	

	10
	4
	80
	20
	20
	Năng suất cận biên giảm, MP > 0

	10
	5
	95
	19
	15
	

	10
	6
	108
	18
	13
	

	10
	7
	112
	16
	4
	

	10
	8
	112
	14
	0
	Năng suất cận biên ≤ 0

	10
	9
	108
	12
	-4
	

	10
	10
	100
	10
	-8
	


Nhận xét:

- Năng suất bình quân luôn là số dương, năng suất cận biên có thể nhỏ hơn 0;

- Năng suất cận biên có thể tăng do ưu thế của chuyên môn hóa và phân công lao động. Nhưng khi lao động tăng lên, năng suất cận biên của lao động giảm xuống vì tỷ lệ K/L giảm.


	Hình 1.6a. Tổng sản phẩm
	Hình 1.6b. Năng suất bình quân và năng suất cận biên


3. ý nghĩa của hàm sản xuất và quy luật năng suất cận biên giảm dần
- Có thể tạo ra sản phẩm bằng nhiều cách kết hợp khác nhau giữa các yếu tố sản xuất;

- Sử dụng tối ưu các yếu tố sản xuất: Trong ngắn hạn, doanh nghiệp lựa chọn một yếu tố sản xuất biến đổi sao cho sản phẩm doanh thu cận biên của yếu tố đó bằng chi phí cận biên của yếu tố đó (MRPL = MCL). Trong dài hạn, doanh nghiệp lựa chọn quy mô doanh nghiệp tối ưu. Nói một cách khác doanh nghiệp lựa chọn K và L sao cho MPK/PK = MPL/PL.

III. Chi phí sản xuất

1. Chi phí tài nguyên

Để sản xuất ra hàng hóa và dịch vụ, doanh nghiệp phải sử dụng các yếu tố sản xuất. Hao phí về mặt hiện vật của các nguồn tài nguyên đó gọi là chi phí tài nguyên. ý nghĩa cơ bản của khái niệm này là để chúng ta xác định đúng tất cả mọi nguồn tài nguyên được sử dụng vào quá trình sản xuất hàng hóa và dịch vụ.

2. Chi phí kinh tế

Chi phí kinh tế là toàn bộ chi phí dùng vào sản xuất sản phẩm tính theo giá trị thị trường. Như vậy, có mối quan hệ mật thiết giữa chi phí kinh tế và chi phí tài nguyên. Để tính được chi phí kinh tế, chúng ta sử dụng chi phí tài nguyên và giá của tài nguyên đó tính theo giá thị trường. Đây chính là nguyên tắc "tính đúng và tính đủ" chi phí. Khái niệm này có ý nghĩa quan trọng vì nó liên quan đến việc sử dụng các nguồn tài nguyên hữu hạn của xã hội với hiệu quả cao nhất.

Chi phí kinh tế bao gồm các khoản chi phí được nhìn thấy rõ ràng (explicit) và các khoản chi phí không nhìn thấy - chi phí ẩn (implicit). Ví dụ, bạn mở công ty TNHH và đặt trụ sở tại nhà riêng của bạn. Như vậy, một khoản tiền chi để thuê văn phòng là bạn không phải bỏ ra - không thấy trong chi phí kế toán. Tuy nhiên, khoản chi phí đó rất quan trọng. Có thể xác định nó nhờ chi phí cơ hội - có nghĩa là giá thuê của ngôi nhà nếu người ta thuê của bạn.

Như vậy, việc phân định các loại chi phí đó giúp chúng ta hiểu rõ về chi phí và sử dụng các nguồn tài nguyên phải theo nguyên tắc hiệu quả và tiết kiệm nhất là để tránh tình trạng "lãi giả lỗ thật" như trước đây.

3. Chi phí của doanh nghiệp

Căn cứ vào mối quan hệ với sản lượng, doanh nghiệp có các loại chi phí sau đây:

3.1. Chi phí cố định (FC) là những khoản chi phí không thay đổi theo sản lượng ví dụ như tiền khấu hao, tiền thuê nhà xưởng… Những khoản chi phí này doanh nghiệp phải thanh toán cho dù có sản xuất hay không.

Hình 1.7. Minh họa chi phí cố định. Khi Q = 0 chi phí cố định = FC và khi sản lượng thay đổi chi phí cố định vẫn như vậy. Đường FC là đường song song với trục hoành.


Hình 1.7. Chi phí cố định

3.2. Chi phí biến đổi (VC)

Khác với chi phí cố định, doanh nghiệp có các khoản chi phí thay đổi theo sản lượng. Đó là chi phí biến đổi, bao gồm chi phí nguyên vật liệu, tiền lương lao động trực tiếp… Hình 1.8 minh họa chi phí biến đổi. Đường chi phí biến đổi có dạng tăng lên dần dần theo sản lượng do quy luật năng suất cận biên giảm dần trong sản xuất chi phối.


	Hình 1.8. Chi phí biến đổi
	Hình 1.9. Chi phí cố định, chi phí biến đổi và tổng chi phí


3.3. Tổng chi phí (TC) là toàn bộ chi phí củ doanh nghiệp dùng vào việc sản xuất sản phẩm, bao gồm chi phí cố định và chi phí biến đổi.

3.4. Chi phí cố định bình quân (AFC) là chi phí cố định tính cho một sản phẩm.

AFC = FC/Q

Có thể nhận thấy rằng AFC giảm xuống khi sản lượng tăng lên nhưng giảm xuống với tốc độ chậm dần. Điều này có thể thấy rõ qua hình vẽ 1.10.


Hình 1.10. Các loại chi phí bình quân và chi phí cận biên

3.5. Chi phí biến đổi bình quân (AVC) là chi phí biến đổi tính cho một sản phẩm. AVC = VC/Q. Đường chi phí biến đổi bình quân có hình chữ U - có một điểm ứng với AVC tối thiểu.

3.6. Tổng chi phí bình quân (ATC) là tổng chi phí tính cho một sản phẩm. ATC = TC/Q. Đường ATC cũng có hình chữ U như đường AVC - có điểm ATCmin
3.7. Chi phí cận biên (MC) là chi phí để sản xuất thêm một sản phẩm. Chi phí cận biên liên quan đến chi phí biến đổi. MC = ΔTC = ΔVC. Đường MC đi qua điểm thấp nhất của AVC và ATC. Hình 1.10 minh họa các đường chi phí bình quân và chi phí cận biên.

IV. Lợi nhuận

1. Khái niệm: Lợi nhuận là phần chênh lệch giữa tổng doanh thu và tổng chi phí trong một kỳ sản xuất.

Lợi nhuận là mục tiêu kinh doanh của mọi doanh nghiệp, là kết quả tổng hợp của hoạt động sản xuất, kinh doanh.

2. Công thức

П = TR - TC

Trong đó: TR là tổng doanh thu


TC là tổng chi phí

Hay là:

П = Q(P - ATC)
Trong đó: 

Q là sản lượng

P là giá bán

ATC là tổng chi phí bình quân

3. Nguyên tắc tối đa hóa lợi nhuận

Để tối đa hóa lợi nhuận doanh nghiệp cần xác định một mức sản lượng, tại đó doanh thu cận biên bằng với chi phí cận biên MR = MC

Doanh thu cận biên MR là sự thay đổi của tổng doanh thu khi bán thêm một sản phẩm và chi phí cận biên là sự thay đổi của tổng chi phí khi sản xuất thêm một sản phẩm.

Như vậy để tối đa hóa lợi nhuận trong nền kinh tế thị trường, điều quan trọng nhất là xác định được mức sản lượng tối ưu để sản xuất vì rằng mức sản lượng đó có ảnh hưởng đến giá bán thông qua quy luật cầu và ảnh hưởng đến chi phí bình quân của doanh nghiệp.

Chương IV

thị trường

I. Cấu trúc thị trường

1. Khái niệm thị trường

Có nhiều định nghĩa về thị trường khác nhau, nhưng điểm chung của các định nghĩa đó là: thị trường là một thuật ngữ chỉ sự giao dịch, mua bán không gắn với không gian và thời gian.

2. Cấu trúc thị trường

Căn cứ vào hành vi của người mua và người bán có thể chia ra các cấu trúc thị trường sau: Cạnh tranh hoàn hảo, độc quyền thuần tuý và cạnh tranh không hoàn hảo bao gồm cạnh tranh độc quyền và độc quyền tập đoàn.

Các tiêu thức sử dụng để phân chia ra các cấu trúc thị trường khác nhau là: Số lượng người bán và (hoặc) người mua, sản phẩm, sức mạnh thị trường, rào cản gia nhập, và các hình thức cạnh tranh phi giá.

II. thị trường cạnh tranh hoàn hảo

1. Đặc trưng của cạnh tranh hoàn hảo: Thị trường cạnh tranh hoàn hảo có nhiều người bán, nhiều người mua, sản phẩm đồng nhất (giống hệt nhau) và việc gia nhập và rút khỏi thị trường là tự do cộng với thông tin thị trường hoàn hảo.
Cạnh tranh hoàn hảo rất ít gặp trong thực tế. Nhưng có nhiều ngành gần giống cạnh tranh hoàn hảo chẳng hạn như trồng trọt, chăn nuôi, đánh cá, dịch vụ ăn uống quy mô nhỏ, bán lẻ,… Vì thế, có thể vận dụng mô hình cạnh tranh hoàn hảo để tự do đoán hành vi của các doanh nghiệp trong đó.


	(a) Doanh nghiệp
	(b) Ngành


Hình 1.11. Đường cầu của doanh nghiệp cạnh tranh hoàn hảo và của ngành

2. Sản lượng của doanh nghiệp cạnh tranh hoàn hảo

Doanh nghiệp cạnh tranh hoàn hảo cũng được giả định là theo đuổi mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận, do đó doanh nghiệp xác định sản lượng của mình theo quy tắc tối đa hóa lợi nhuận. Mức sản lượng tối ưu của doanh nghiệp là mức sản lượng mà tại đó chi phí cận biên của đơn vị sản phẩm cuối cùng bằng giá. Đây là trường hợp đặc biệt của quy tắc tối đa hóa lợi nhuận. Vì doanh nghiệp cạnh tranh hoàn hảo gặp đường cầu nằm ngang nên doanh thu cận biên bằng doanh thu trung bình và bằng giá.

ở mức giá thị trường Pm, với các đường chi phí đã cho trên hình 1.12 doanh nghiệp sẽ sản xuất mức sản lượng q* và thu được lợi nhuận cực đại được biểu thị bằng diện tích hình chữ nhật ABCPm.


Hình 1.12. Tối đa hóa lợi nhuận của doanh nghiệp cạnh tranh hoàn hảo

Trong ngắn hạn có thể xảy ra ba khả năng:

Thứ nhất, doanh nghiệp có thể thu được lợi nhuận kinh tế dương, vì ở mức sản lượng mà tại đó chi phí cận biên của đơn vị sản phẩm cuối cùng bằng giá, mức giá đó cao hơn chi phí trung bình.

Thứ hai, doanh nghiệp có thể thu được lợi nhuận bình thường, vì ở mức sản lượng mà tại đó chi phí cận biên của đơn vị sản phẩm cuối cùng bằng giá, mức giá đó bằng chi phí trung bình tối thiểu.

Thứ ba, doanh nghiệp có thể bị lỗ, vì ở mức sản lượng mà tại đó chi phí cận biên của đơn vị sản phẩm cuối cùng bằng giá, mức giá đó thấp hơn chi phí trung bình. Khi bị lỗ doanh nghiệp phải lựa chọn hoặc tiếp tục sản xuất hoặc đóng cửa sản xuất sao cho khoản thua lỗ là tối thiểu. Nếu mức giá thấp hơn tổng chi phí trung bình nhưng còn cao hơn chi phí biến đổi trung bình thì tiếp tục sản xuất sẽ có lợi hơn, vì giá bù đắp được chi phí biến đổi trung ibnfh và một phần của chi phí cố định trung bình. Điều này được minh họa ở hình 1.13, mức giá thị trường là Pm, thấp hơn tổng chi phí trung bình - là đoạn EF - nhưng vẫn cao hơn chi phí biến đổi trung bình - là đoạn HI, nếu doanh nghiệp tiếp tục sản xuất thì khoản thua lỗ sẽ là đại diện EFGPm, nếu đóng cửa doanh nghiệp sẽ mất toàn bộ chi phí cố định - bằng diện tích EHIPm, bởi vậy trong trường hợp này doanh nghiệp tiếp tục sản xuất sẽ có lợi hơn. Nếu giá thấp hơn chi phí biến đổi trung bình thì doanh nghiệp nên đóng cửa sản xuất tạm thời, vì như thế khoản thua lỗ sẽ là tối thiểu, đúng bằng chi phí cố định. Nếu doanh nghiệp tiếp tục sản xuất trong trường hợp này thì khoản thua lỗ sẽ là lớn hơn chi phí cố định vì giá không bù đắp được chi phí biến đổi trung bình.


Hình 1.13. Doanh nghiệp cạnh tranh hoàn hảo thua lỗ 
nhưng vẫn có thể tiếp tục sản xuất

III. thị trường độc quyền

1. Nguyên nhân dẫn đến độc quyền

Bằng phát minh sáng chế là đặc quyền giao cho nhà phát minh ra sản phẩm hoặc dịch vụ hay quy trình công nghệ mới. Bản quyền là đặc quyền giao cho tác giả của công trình văn hóa, âm nhạc, sân khấu hoặc hội họa. Bằng phát minh sáng chế và bản quyền có giá trị trong một khoảng thời gian nhất định. Thời hạn này ở mỗi nước mỗi khác. Kiểm soát được đầu vào đảm bảo cho doanh nghiệp kiểm soát được lượng sản phẩm sản xuất và cung trên thị trường. Quy trình của Chính phủ đảm bảo vị trí độc quyền một cách hợp pháp.

2. Giá sản lượng và lợi nhuận của nhà độc quyền

Sản lượng của nhà độc quyền được xác định theo quy tắc tối đa hóa lợi nhuận. Đó là mức sản lượng có doanh thu cận biên bằng chi phí cận biên (MR=MC).


Hình 1.14. Giá, sản lượng của nhà độc quyền
3. Thiệt hại do sức mạnh thị trường gây ra cho xã hội
Doanh nghiệp độc quyền gặp đường cầu dốc xuống, nên đường doanh thu cận biên nằm dưới đường cầu, mức sản lượng tối đa hóa lợi nhuận cho doanh nghiệp độc quyền nhỏ hơn mức sản lượng trong thị trường cạnh tranh hoàn hảo, giá trong độc quyền cao hơn trong cạnh tranh hoàn hảo. Điều này gân thiệt hại cho xã hội.


Hình 1.15. Thiệt hại từ sức mạnh thị trường

Giá cao hơn làm cho một phần thặng dư tiêu dùng bị mất, trong đó có phần chuyển sang người sản xuất (diện tích P*AEPC) dưới hình thức giá cao hơn trong cạnh tranh hoàn hảo, và có phần người tiêu dùng mất mà người sản xuất không được (diện tích AEC) do sản lượng thấp hơn trong cạnh tranh hoàn hảo. Sản lượng thấp hơn làm cho một phần thặng dư sản xuất bị mất (diện tích ECB) dưới hình thức sản lượng thấp. Phần mất ròng về phúc lợi (hay một phần PS và CS bị mất) gọi là mất không (diện tích ABC trong hình 1.15). Vì độc quyền tạo ra phúc lợi ròng thấp hơn cạnh tranh hoàn hảo nên có thể nói độc quyền là cấu trúc thị trường không hiệu quả.

IV. Thị trường cạnh tranh không hoàn hảo

1. Cạnh tranh độc quyền

1.1. Đặc trưng của cạnh tranh độc quyền
Nhiều doanh nghiệp cạnh tranh với nhau, vì thế khó cấu kết để ngăn chặn sự gia nhập của các doanh nghiệp mới làm cho việc gia nhập thị trường tương đối dễ.

Các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm khác nhau nhưng thay thế được cho nhau ở mức độ cao, vì thế mỗi doanh nghiệp đề gặp đường cầu dốc xuống. Điều này có thể được giải thích bởi sản phẩm của doanh nghiệp khác sản phẩm của các đối thủ của nó. Một số người sẵn sàng trả giá cao hơn cho một loại sản phẩm nào đó nên khi giá tăng lên sản lượng không giảm xuống bằng không.

1.2. Cân bằng của doanh nghiệp trong ngắn hạn và dài hạn

Ngắn hạn: Vì doanh nghiệp cạnh tranh độc quyền gặp đường cầu dốc xuống nên đường doanh thu cận biên phải nằm dưới đường cầu. Để tối đa hóa lợi nhuận doanh nghiệp sẽ sản xuất mức sản lượng tại đó chi phí cận biên của đơn vị sản phẩm cuối cùng bằng doanh thu cận biên. Giá được xác định theo cầu. Doanh nghiệp cạnh tranh độc quyền thu được lợi nhuận kinh tế dương - bằng diện tích hình chữ nhật ABCP* trong hình 1.16. Mức giá tối đa hóa lợi nhuận của doanh nghiệp cạnh tranh độc quyền cũng cao hơn chi phí cận biên, thể hiện doanh nghiệp cạnh tranh độc quyền có sức mạnh thị trường, nhưng mức độ của sức mạnh thị trường ở đây rất thấp, nên thiệt hại nó gây ra cho xã hội không lớn.

Dài hạn: Vì việc gia nhập thị trường cạnh tranh độc quyền là tương đối dễ nên khi các doanh nghiệp đang ở trong ngành thu được lợi nhuận dương thì các doanh nghiệp mới sẽ gia nhập thị trường với các sản phẩm mới riêng của mình làm cho cầu về sản phẩm của các doanh nghiệp đang ở trong ngành giảm xuống, giá giảm, lợi nhuận của doanh nghiệp giảm. Đến khi lợi nhuận của doanh nghiệp giảm xuống bằng không (giá bằng chi phí trung bình) thì không còn các doanh nghiệp mới gia nhập thêm vào ngành nữa. Ngành đạt trạng thái cân bằng dài hạn.


Hình 1.16. Cân bằng trong ngắn hạn và dài hạn của doanh nghiệp 
cạnh tranh độc quyền

Điểm cân bằng dài hạn xay ra khi đường chi phí trung bình tiếp xúc với đường cầu. Đây là định lý công suất thừa vì ở mức sản lượng đó doanh nghiệp chưa khai thác hết tính kinh tế của quy mô. Điều này gây lãng phí cho xã hội. Tuy nhiên cạnh tranh độc quyền đem lại lợi ích lớn cho hx từ sự đa dạng của sản phẩm. Bởi vậy, các nhà kinh tế khuyến nghị không nên điều tiết thị trường này.

2. Độc quyền tập đoàn

2.1. Khái niệm

Độc quyền tập đoàn là một thị trường trong đó có một số người bán cạnh tranh với nhau. Cần phân biệt độc quyền tập đoàn thuần tuý và độc quyền phân biệt. Độc quyền tập đoàn thuần tuý xảy ra khi các doanh nghiệp bán sản phẩm giống nhau. Độc quyền tập đoàn phân biệt xảy ra khi các doanh nghiệp bán sản phẩm khác nhau. Có sự phù hợp lẫn nhau giữa các doanh nghiệp vì số lượng sản phẩm một doanh nghiệp bán ra sự phụ thuộc vào giá của nó và vào giá cũng như số lượng của những doanh nghiệp khác.

2.2. Mô hình đường cầu gẫy

Hành vi của độc quyền tập đoàn có thể được giải thích bằng các mô hình khác nhau. Tuy nhiên chúng ta chỉ đi sâu phân tích mô hình đường cầu gẫy.

Mô hình đường cầu gẫy dựa trên các giả định sau:

· Nếu doanh nghiệp tăng giá các doanh nghiệp khác sẽ không tăng theo

· Nếu doanh nghiệp giảm giá các doanh nghiệp khác sẽ giảm theo.

Đường cầu gẫy phản ánh niềm tin này của mỗi doanh nghiệp. Điểm gẫy của đường cầu xảy ra ở mức giá hiện hành. ở những mức giá cao hơn giá hiện hành đường cầu co giãn tương đối. Nó phản ánh niềm tin của mỗi doanh nghiệp rằng nếu doanh nghiệp tăng giá lên cao hơn giá hiện hành, giá của doanh nghiệp cao hơn giá của các doanh nghiệp đối thủ, do đó lượng cầu sẽ giảm tương đối nhiều. ở những mức giá thấp hơn giá hiện hành, đường cầu không co giãn. Nó phản ánh niềm tin rằng nếu doanh nghiệp giảm giá của mình, các doanh nghiệp khác cũng sẽ giảm giá của họ. Do đó lượng cầu sẽ tăng tương đối ít. Đường cầu gẫy tạo ra đường doanh thu cận biên bị gián đoạn. Để tối đa hóa lợi nhuận, doanh nghiệp phải sản xuất ở mức sản lượng có doanh thu cận biên bằng chi phí cận biên, nhưng ở mức sản lượng hiện hành đường chi phí cận biên đi qua khoảng gián đoạn của đường doanh thu cận biên. Như vậy khi chi phí cận biên dao động trong khoảng gián đoạn của đường doanh thu cận biên, doanh nghiệp không phải thay đổi giá hoặc sản lượng. Xem hình 1.17.

Mô hình đường cầu gẫy dự báo rằng giá và sản lượng không nhạy cảm với những thay đổi nhỏ trong chi phí. Nghĩa là giá sẽ cứng nhắc. Tuy nhiên mô hình này có nhược điểm là nó không giải thích cách xác định ban đầu như thế nào và điều gì sẽ xảy ra khi doanh nghiệp phát hiện ra rằng niềm tin vào đường cầu gẫy là không đúng.


Hình 1.17. Đường cầu gẫy

V. nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam

1. Sự hình thành nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam

Nền kinh tế thị trường định hướng XHCN là mô hình kinh tế được hình thành trong công cuộc đổi mới nền kinh tế ở Việt Nam do Đảng cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo thực hiện. Nó là kết quả sau nhiều năm nghiên cứu, tìm tòi, thử nghiệm trong thực tiễn và là bước phát triển mới về tư duy lý luận và Đảng cộng sản Việt Nam.

Khởi đầu của mô hình này là việc thừa nhận nền kinh tế nhiều thành phần, phát triển sản xuất hàng hóa, cho sản xuất "bung ra" tại Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương Đảng khóa V (năm 1979). Tiếp đến là Đại hội VI (12-1986), trên cơ sở tổng kết thực tiễn, đã khẳng định: "Quá trình chuyển từ sản xuất nhỏ đi lên sản xuất lớn ở nước ta là quá trình chuyển hóa nền kinh tế còn nhiều tính chất tự cấp, tự túc, thành nền kinh tế hàng hóa". Thời điểm này vẫn chưa thực sự coi trọng cơ chế thị trường, tính kế hoạch vẫn là đặc trưng số một, còn quan hệ hàng hóa - tiền tệ ở vị trí thứ hai. Tiếp theo Đại hội, một số Hội nghị Trung ương tiến hành trong năm 1987 đã phát triển nhiều khái niệm then chốt và đặt nền móng cho một loạt quyết sách bắt đầu được ban hành vào cuối năm. Những quyết sách đó bao trùm lên các lĩnh vực quan trọng như đầu tư nước ngoài, đất đai, ngoại thương, quản lý công nghiệp quốc doanh, khu vực tư nhân, cá nhân và gia đình. Sự chuyển hướng mang tính quyết định ra khỏi hệ tư tưởng kế hoạch hóa tập trung được diễn đạt theo lối ẩn dụ, Nhà nước như một nhạc trưởng của dàn nhạc quốc gia, chứ không phải là người kiểm soát cỗ máy kinh tế.

Đại hội VII (6-1991) tiến thêm một bước về nhận thức lý luận bằng việc xác định: "Cơ chế vận hành nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo định hướng XHCN là cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước bằng pháp luật, kế hoạch, chính sách và các công cụ khác".

Đại hội VIII (6-1996), trên cơ sở tổng kết 10 năm đổi mới, đã khẳng định: "Sản xuất hàng hóa không đối lập với CNXH, mà là thành tựu phát triển của nền văn minh nhân loại, tồn tại khách quan, cần thiết cho công cuộc xây dựng CNXH và cả khi CNXH đã được xây dựng". Từ đó Đảng đưa ra chủ trương: "… phát triển nền kinh tế nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng XHCN". Tới lúc đó, Đảng mới nói đến nền kinh tế hàng hóa, cơ chế thị trường, mà chưa sử dụng khái niệm "kinh tế thị trường".

Phải đến Đại hội IX (4-2001) Đảng ta mới chính thức đưa ra khái niệm "kinh tế thị trường định hướng XHCN". Đại hội khẳng định: Phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN là đường lối chiến lược nhất quán, là mô hình kinh tế tổng quát trong suốt thời kỳ quá độ đi lên CNXH ở Việt Nam.

Như vậy, kinh tế thị trường định hướng XHCN chính là mô hình kinh tế trong thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội. Đây là một kiểu kinh tế thị trường mới trong lịch sử phát triển. Kinh tế thị trường định hướng XHCN vừa mang những đặc điểm chung của kinh tế thị trường hiện đại đã và đang tồn tại và phát triển ở các nước trên thế giới, vừa có những đặc điểm riêng phù hợp với điều kiện và đặc điểm cụ thể của Việt Nam. Xét về bản chất, nó là một mô hình tổ chức kinh tế vừa tuân theo những quy luật của kinh tế thị trường, vừa dựa trên cơ sở và được dẫn dắt, chi phối bởi các nguyên tắc và bản chất của CNXH. Nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam là một dạng của mô hình kinh tế hỗn hợp.

2. Đặc điểm nền kinh tế thị trường định hướng XHCN của Việt Nam

2.1. Mục tiêu

Xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN nhằm hướng tới mục tiêu tổng quát là thực hiện "dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh". Chính mục tiêu này sẽ quy định phương tiện, công cụ, động lực của kinh tế thị trường định hướng XHCN và con đường đạt tới mục tiêu trên là sử dụng kinh tế thị trường, mở cửa và hội nhập, kết hợp nội lực với ngoại lực trên cơ sở phát huy tính đa tính tích cực, năng động và sáng tạo của toàn dân, đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa, tạo được nền tảng vật chất cho sự phát triển mạnh mẽ lực lượng sản xuất xã hội.

2.2. Chế độ sở hữu và thành phần kinh tế

Nền kinh tế Việt Nam đã chuyển từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung bao cấp, dựa chủ yếu vào hai hình thức sở hữu với hai thành phần kinh tế cơ bản là quốc doanh và tập thể, sang nền kinh tế nhiều thành phần, hoạt động theo cơ chế thị trường, có sự quản lý của Nhà nước, theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Các thành phần kinh tế được quy định khá đa dạng gồm: Kinh tế nhà nước; kinh tế tập thể; kinh tế cá thể; tiểu thủ, kinh tế tư bản tư nhân; kinh tế tư bản nhà nước và kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Đây là một trong những nét chủ yếu nhất, đồng thời cũng là kết quả quan trọng nhất của đường lối đổi mới của Đảng, góp phần giải phóng sức sản xuất, khai thác khả năng tiềm tàng của các nguồn lực, tạo nên tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và liên tục trong thời gian qua.

Khi đề cập đến các thành phần kinh tế với chế độ sở hữu khác nhau trong nền kinh tế, Việt Nam đã và đang tiếp tục được đổi mới cả chiều sâu và chiều rộng, để khai thác có hiệu quả ngày càng cao nguồn nội lực. Theo quan điểm của Đảng ta thì dù bất cứ doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế nào cũng phải sản xuất, kinh doanh, có hiệu quả, phải biết cách làm giàu và làm giàu ngày càng lớn để từ đó, đóng góp nhiều hơn cho Nhà nước, để Nhà nước có nguồn tài lực phân phối và phân phối lại theo các mục tiêu kinh tế, chính trị xã hội. Do đó, cần phải tránh mọi sự phân biệt đối xử, thái độ kỳ thị đối với thành phần kinh tế và hình thức sở hữu, đảm bảo cho các thành phần kinh tế được thực sự bình đẳng trong việc tiếp cận các nguồn lực phát triển và trong các hoạt động kinh doanh.

2.3. Cơ chế quản lý kinh tế

Kết hợp giữa phát huy tác dụng của cơ chế thị trường trong việc phân bổ các nguồn lực, điều tiết sản xuất và kích thích phát triển lực lượng sản xuất, tăng năng suất lao động với tăng cường vai trò định hướng, quản lý của Nhà nước XHCN; đặc biệt sử dụng tốt công cụ kế hoạch hóa và quản lý vĩ mô thông qua các chương trình, mục tiêu, chiến lược trung và dài hạn cũng như các kế hoạch hàng năm theo phương thức: Thị trường điều tiết trực tiếp sản xuất và doanh nghiệp thông qua các quy luật giá trị, giá cả và cung cầu, Nhà nước quản lý thị trường và doanh nghiệp thông qua các chiến lược, kế hoạch, chương trình phát triển kinh tế cũng như sử dụng các công cụ pháp luật, và các chính sách kinh tế vĩ mô.

2.4. Hình thức phân phối

Kết hợp phân phối theo lao động, theo đóng góp vốn và các nguồn lực khác, đồng thời thực hiện công bằng xã hội. Điều này khác với phân phối theo lao động mang tính bình quân trong các nước XHCN cũ. Trong các nền kinh tế thị trường hiện đại, lao động với sức sáng tạo lớn được coi là nhân tố sản xuất quan trọng hàng đầu. Việc đề cao con người cũng như nguyên tắc phân phối theo lao động là phù hợp với xu thế và tính chất nhân văn của phát triển kinh tế hiện đại. Mặt khác, thực hiện phân phối công bằng và hạn chế bất bình đẳng xã hội cũng là điều kiện để bồi dưỡng, phát triển chính nguồn lao động. Bên cạnh đó, các nhân tố sản xuất khác như vốn và tài nguyên cũng giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong quá trình sản xuất, việc đánh giá thông qua thị trường về mức đóng góp và thù lao phù hợp cho các yếu tố này là cần thiết để có thể huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực xã hội vào phát triển kinh tế của CNXH.

2.5. Nguyên tắc giải quyết các mặt và các quan hệ chủ yếu

Mô hình kinh tế mới phải kết hợp tốt giữa phát triển ll sản xuất với củng cố và hoàn thiện quan hệ sản xuất, cơ chế quản lý tiên tiến nhằm phát triển mạnh mẽ lực lượng sản xuất và nâng cao hiệu quả kinh tế; kết hợp tốt giữa phát triển sản xuất với từng bước cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân, giải quyết các vấn đề xã hội và công bằng, như vấn đề việc làm và nghèo đói, vấn đề bảo đảm y tế và giáo dục, các tệ nạn xã hội; kết hợp tăng trưởng kinh tế với phát triển con người toàn diện, hài hòa về các mặt học vấn, kỹ năng, thể chất, nhân cách; gắn phát triển kinh tế với bảo vệ tài nguyên, môi trường và cân bằng sinh thái, đảm bảo sự phát triển bền vững; gắn phát triển kinh tế thị trường với hoàn thiện thể chế, cải cách hành chính và nâng cao vai trò, năng lực bộ máy nhà nước điều hành quản lý kinh tế, làm cho Nhà nước XHCN thực sự là Nhà nước mạnh có nền kinh tế thị trường phát triển, phát huy tối đa mặt tích cực và giảm thiểu mặt tiêu cực của cơ chế thị trường, đảm bảo giữ vững định hướng XHCN.

Tóm lại

1. Kinh tế vi mô là môn học về hành vi kinh tế của các thành viên kinh tế.

2. Giá cả trong nền kinh tế thị trường do cung cầu xác định. Các hình thức can thiệp của Chính phủ vào giá thường làm giảm hiệu quả thị trường.

3. Nắm vững kiến thức về cầu giúp nhà quản lý xác định được vấn đề quan trọng là sản xuất bao nhiêu theo nhu cầu thị trường.

4. Sản xuất ra hàng hóa và dịch vụ theo yêu cầu thị trường là nhiệm vụ của doanh nghiệp. Doanh nghiệp có nhiều mục tiêu song quan trọng nhất là tối đa hóa lợi nhuận.

5. Tính đúng và tính đủ chi phí là yêu cầu khách quan đối với doanh nghiệp.

6. Quyết định tối đa hóa lợi nhuận dựa vào việc xác định sản lượng tại đó MR = MC.

7. Các hình thức thị trường khác nhau sẽ chi phối hành vi của doanh nghiệp khi đưa ra quyết định tối đa hóa lợi nhuận.

8. Việt Nam đang phát triển nền kinh tế theo cơ chế thị trường định hướng XHCN là phù hợp với xu thế phát triển của thời đai.
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